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      Summary 
In the present paper Cobb-Douglas production function and the computational global 

optimization technique RST2AU have been applied to estimate a rational investment strategy for  
fishery farms in Van Giang district,  Hung Yen province.  
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1. Đặt vấn đề1

Phát triển nuôi cá nước ngọt không những 
giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông 
hộ, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn. Huyện Văn Giang, 
Hưng Yên là huyện tiếp giáp với thủ đô Hà 
Nội và một vài thành phố lớn, giao thông liên 
lạc thuận tiện nên việc tiêu thụ cá thương 
phẩm đặc biệt là cá có chất lượng cao khá dễ 
dàng. Tuy nhiên, do loại hình ao hồ khá đa 
dạng và người dân chưa thực sự quen với sản 
xuất hàng hoá, nên việc đầu tư còn tràn lan 
dẫn tới kết quả và hiệu quả kinh tế còn chưa 
cao (Lê Trung Cần, 2002). 

Có nhiều phương pháp phân tích, đánh giá 
kết quả, hiệu quả kinh tế nông hộ. Hiện nay, 
phương pháp toán kinh tế với sự hỗ trợ của 
máy tính đang là một trong những phương 
pháp có nhiều ưu thế trong việc xác định cơ 
cấu đầu tư tối ưu (Nguyễn Hải Thanh, 1997; 
Tô Cẩm Tú, 1997). Trong bài báo này, trước 
hết chúng tôi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 
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tới giá trị sản xuất. Sau đó, bài toán tối ưu phi 
tuyến tối đa hoá giá trị sản xuất trên một ha 
nuôi cá của các hộ vùng đồng ở huyện Văn 
Giang – Hưng Yên được thiết lập nhằm xác 
định cơ cấu đầu tư tối ưu. Cuối cùng, so sánh 
kết quả đạt được với thực trạng sản xuất ở địa 
phương và đưa ra một số giải pháp để nâng 
cao kết quả cũng như hiệu quả kinh tế chăn 
nuôi cá. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Chọn mẫu điều tra 

Mẫu điều tra gồm 112 hộ nuôi cá, thuộc 
hầu hết các hộ nuôi cá của 4 xã trong huyện. 
Trong đó, Xuân Quang, Phụng Công đại diện 
cho các xã dọc theo bờ đê sông Hồng, còn 
Long Hưng và Tân Tiến đại diện cho các xã 
vùng đồng phía trong đê.  
2.2. Phương pháp phân tích 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng qua hàm 
sản xuất Cobb – Douglas  

Để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá 
trị sản xuất (GO) cá thịt của các hộ nuôi cá 
vùng đồng, chúng tôi sử dụng hàm sản xuất 
Cobb – Douglas (Alan & cs, 1989; Tô Cẩm 
Tú, 1997): 
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Y = A X1
α1 X2

α2 … Xi
αi   eβ1 D1  eβ2D2 …  eβj Dj

 . 

Trong đó:  Y : Giá trị sản xuất,  
                  Xi : các yếu tố chi phí (giống, thức 
ăn, lao động,…),  
                    Dj : các biến giả về hình thức nuôi, 
                 A : hệ số tự do, 
                 αi , βj : các hệ số cần ước lượng của 
mô hình. 

Xác định cơ cấu đầu tư tối ưu 
Sau khi xác định được hàm sản xuất ở vùng 

đồng, tiến hành cực đại hoá hàm sản xuất này 
(Tô Cẩm Tú, 1997; Nguyễn Hải Thanh, 1997). 

Hàm mục tiêu: Y = A X1
α1 X2

α2 … Xi
αi eβ1 D1  

eβ2D2 …  eβj Dj  →  Max         
Các ràng buộc: về mức đầu tư và hình thức 
nuôi. 

Để cho mô hình đơn giản và phù hợp với 

điều kiện thực tế tại địa phương (lao động dư 
thừa, cung sản phẩm luôn tiêu thụ hết), chúng 
tôi thấy ràng buộc về lao động và cung sản 
phẩm có thể bỏ qua.  

3. Kết quả nghiên cứu và thảo 
luận 
3.1. Kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuôi 
cá vùng đồng 

Mỗi mức đầu tư khác nhau sẽ cho ta kết 
quả và hiệu quả kinh tế khác nhau. Chúng tôi 
dựa trên nguyên lý cận biên và số liệu điều tra 
thực tế để tính toán một số chỉ tiêu thể hiện 
kết quả và hiệu quả kinh tế hiện nay ở các 
mức đầu tư đó. Kết quả tính toán được thể hiện ở 
bảng 1 và đồ thị 1. 

Bảng 1 cho thấy, với mức đầu tư trên 70 
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triệu đồng/ ha thì sản lượng bắt đầu giảm, 
nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng do các hộ nông 
dân đã đầu tư các loại cá có giá trị kinh tế cao. 
Vì vậy, ở mức đầu tư này các hộ muốn có hiệu 
quả kinh tế thì nên chuyển sang thâm canh các 
loại cá có chất lượng cao. 

Qua bảng 1 và đồ thị 1 ta thấy, mức đầu tư 
tối ưu trong khoảng 50 – 60 triệu đồng/ ha. 
Với mức đầu tư này thu nhập ròng đạt lớn nhất 
(28,27 triệu/ ha). 
3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá 
trị sản xuất bình quân 1 ha nuôi cá của các 
hộ điều tra 

Để xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu 
tố đến giá trị sản xuất cá thịt của các hộ nuôi 
cá vùng đồng, chúng tôi sử dụng hàm sản xuất 
Cobb – Douglas: 

Y = A X1
α1 X2

α2 X3
α3 X4

α4 X5
α5 eβ1D1 eβ2D2

Trong đó:   Y  : Giá trị sản xuất bình quân tr/ 
ha/n¨m (GO); 

X1 : Chi phí giống bình quân 1 ha 1 năm 
(tr/ ha); 

X2 : Chi phí thức ăn bình quân 1 ha 1 năm 
(tr/ ha); 

X3 : Chi phí lao động bình quân 1 ha 1 
năm (tr/ ha); 

X4 : Chi phí khấu hao và thuê đất bình 

quân 1 ha 1 năm (tr/ ha); 
X5 : Các chi phí khác bình quân 1 ha 1 

năm (tr/ ha); 
D1, D2: Biến giả định về hình thức nuôi; 
D1 = 1 đối với nuôi chuyên canh; 

      D1 = 0 đối với nuôi tổng hợp; 
      D2 = 1 với hình thức nuôi với 1 loại cá 
chính kết hợp với các loại cá khác;  
      D2 = 0 với hình thức nuôi với 2 loại cá 
chính kết hợp với các loại cá khác; 
     A: Hệ số tự do; αi , βj : Các hệ số cần ước 
lượng của mô hình. 

Sử dụng số liệu điều tra 112 hộ nuôi cá 
vùng đồng trong đê thuộc 4 xã Văn Giang – 
Hưng Yên, chúng tôi chạy mô hình hồi quy 
tương quan trên phần mềm Excel và nhận 
được kết quả hàm sản xuất Cobb – Douglas 
như sau (Nguyễn Mạnh Đức, 2000): 

Y = 19,375 X1
0.236 X2

0.104 X3
0.096 X4

0.056 X5
0.056 

e0.168 D1 e0.066 D2
 

Tác động của những yếu tố ảnh hưởng đến 
giá trị sản xuất bình quân 1 ha nuôi cá của các 
hộ vùng đồng được trình bày ở bảng 2. 

Hệ số tương quan R2 của mô hình đạt ở 
mức 0,733. Hệ số này đánh giá độ chặt chẽ 
của mô hình và so sánh sự hợp lý của các kết 

Bảng 2. Kết quả ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất 
bình quân 1 ha nuôi cá của các hộ vùng đồng 

Các chỉ tiêu Hệ số T stat (one tail T- Test) 
R2  0,733 - 
R2 điều chỉnh 0,715 - 
n mẫu điều tra 112 - 
LnA 2,964 17,921 ** 
LnX1  0,236 3,861 ** 
LnX2  0,104 1,941* 
LnX3  0,096 2,304 * 
LnX4  0,056 1,872  * 
LnX5  0,056 2,095 * 
D1  0,168 3,607 ** 
D2  0,066 2,660 ** 
F kiểm định - 40,700 ** 

   Ghi chú: ** P< 0,01   * P< 0,05 
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quả hồi quy khi ta sử dụng các biến độc lập 
khác nhau. ở đây có 73,3 % sự biến động của 
Y là do các yếu tố trong mô hình. 

R2 điều chỉnh (Adjusted R square) phản 
ánh chính xác hơn về sự phù hợp của mô hình 
đối với tổng thể khi mô hình có hơn một biến 
độc lập. Với R2 điều chỉnh là 0,715 gần sát với 
R2 chứng tỏ những biến độc lập đưa vào mô 
hình thực sự cần thiết. 

Trong các yếu tố định lượng có ảnh hưởng 
tới giá trị sản xuất thì chi phí giống là rõ rệt 
nhất. Hệ số ảnh hưởng của giống là 0,236 ở 
mức ý nghĩa thống kê 99%. Điều này nghĩa là 
nếu các yếu tố khác không đổi thì khi ta tăng 
thêm 1% chi phí giống sẽ làm giá trị sản xuất 
bình quân 1 ha nuôi cá sẽ tăng thêm  0,236 % 
(Alan H. Kvanli et al., 1989) 

Trong các yếu tố định tính (hình thức nuôi) 
có ảnh hưởng tới giá trị sản xuất thì hình thức 
nuôi chuyên canh có ảnh hưởng lớn hơn. Hệ 
số ảnh hưởng của nó là 0,168 ở mức ý nghĩa 
thống kê 99%, nghĩa là khi chuyển từ hình 
thức nuôi tổng hợp sang nuôi chuyên canh thì 
giá trị sản xuất bình quân 1 ha nuôi cá sẽ tăng 
thêm e0,168 lần, tức là 1,183 lần. 

3.3. Xác định cơ cấu đầu tư tối ưu thông 
qua mô hình tối ưu phi tuyến 

Để xác định mức đầu tư tối ưu nhằm đạt 
giá trị sản xuất tối đa, chúng tôi sử dụng mô 

hình tối ưu phi tuyến (về vấn đề này có thể 
tham khảo thêm trong Hoàng Đình Tuấn, 
2003 ). Hàm mục tiêu cần cực đại hóa là: 

Y = 19.375 X1
0.236 X2

0.104 X3
0.096 X4

0.056 X5
0.056 

e0.168 D1 e0.066 D2    → Max
 Với các ràng buộc:  Về mức đầu tư và 
hình thức nuôi. 
Với từng mức đầu tư ta có các ràng buộc: 
 - Với mức đầu tư dưới 40 tr ®/ ha: 
 TC < 40  

- Với mức đầu tư 40 - 50 tr ®/ ha: 
 40 <= TC < 50 
- Với mức đầu tư 50 – 60 tr ®/ ha: 
 50 <= TC < 60 
- Với mức đầu tư 60 - 70 tr ®/ ha: 
 60 <= TC < 70 
- Với mức đầu tư trên 70 tr ®/ ha: 
 TC >= 70 

trong đó:  X1 + X2 + X3 + X4 + X5 = TC (tổng 
chi phí). 
Với hình thức nuôi ta có: D1+ D2  ≤ 1 (D1, D2  

chỉ nhận các giá trị 0 hoặc 1). 
Chúng tôi dùng phần mềm RST2ANU để 

giải bài toán tối ưu phi tuyến toàn cục hỗn hợp 
nguyên đã thiết lập trên đây (C. Mohan và 
Nguyễn Hải Thanh, 1999). Kết quả thu được 
được tổng hợp trong bảng 3 

So sánh giữa bảng 3 và bảng 1 ta thấy,  việc 
thực hiện cơ cấu đầu tư tối ưu làm giá trị sản 

Bảng 3. Kết quả cơ cấu đầu tư tối ưu vùng đồng 

Đầu tư (trđ/ha) < 40 40 – 50 50 – 60 60 – 70 > 70 

X1 35 – 45% 40 – 45% 40 – 45% 35 – 45% 35 – 40% 
X2 15 – 20% 17 – 25% 17 – 23% 15 – 20% 18 – 25% 
X3 15 – 20% 15 – 20% 15 – 20% 16- 19% 17 – 23% 
X4 10 – 15% 7 – 15% 8 – 15% 9 – 13% 10 – 15% 
X5 10 – 15% 10 – 15% 10 - 15% 9 - 15% 10 - 15% 

GO (tr®/ ha) < 78,1 78,1 – 88,3 88,3 – 97,5 97,5– 106 > 110 
NI (tr®/ ha) - 38,1-38,3 38,3-37,5 37,5-36 - 
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xuất (GO) cũng như thu nhập ròng (NI = GO - 
TC) ở từng mức đầu tư tăng lên rõ rệt. Đặc 
biệt, mức đầu tư 50 tr/ha cho ta thu nhập ròng 
cao nhất 38,3 tr/ha, lớn hơn 8 tr/ha so với hiện 
tại không áp dụng cơ cấu đầu tư tối ưu cũng 
như hình thức nuôi thích hợp. Tại mức đầu tư 
này, cơ cấu đầu tư tối ưu là X1 từ 19,6 – 21,1 
triệu (39,2 – 42,2%);  X2  từ 8,6  - 9,8 triệu 
(17,2 – 19,6%); X3 từ 8,6 – 9,9 triệu ( 17,2 – 
19,8%); X4 từ 4,7 – 6,4 triệu (9,4 – 12,8%); X5 

từ 4,9 – 6,3 triệu (9,8 –12,6%)  với hình thức 
nuôi chuyên canh. 

4. Kết luận và đề xuất 
Qua số liệu điều tra trên các hộ nuôi cá tại 

bốn xã thuộc địa bàn huyện Văn Giang - Hưng 
Yên có thể thấy rằng: các hộ nuôi cá với khả 
năng kinh tế của gia đình và mức độ quan tâm 
khác nhau có các mức đầu tư khác nhau cũng 
như lựa chọn các hình thức nuôi khác nhau.  

Việc xây dựng hàm giá trị sản xuất Cobb-
Douglas cho thấy: trong các yếu tố ảnh hưởng 
đến giá trị sản xuất thì chi phí giống và thức 
ăn có ảnh hưởng lớn nhất, hình thức nuôi 
chuyên canh cũng có tác dụng lớn (việc nuôi 
chuyên canh không phải hộ nào cũng thực 
hiện được do đòi hỏi đầu tư lớn và kỹ thuật 
khắt khe). Tuy nhiên, để tối đa hóa giá trị sản 
xuất cũng như thu nhập ròng, các hộ nuôi cá 
nên đầu tư ở mức 45 – 55 triệu/ ha với hình 
thức  nuôi chuyên canh và cơ cấu đầu tư thích 
hợp: chi phí giống 39,2 – 42,2%, chi phí thức 
ăn 17,2 – 19,6%, chi phí lao động 17,2 – 
19,8%, chi phí khấu hao và thuê đất 9,4 – 
12,8%, chi phí khác 9,8 –12,6%. Bài báo đã 

áp dụng phương pháp tối ưu phi tuyến toàn 
cục hỗn hợp nguyên RST2ANU để tối ưu hoá 
hàm giá trị sản xuất. 

Dựa trên số liệu điều tra, như kết quả 
nghiên cứu đã chỉ ra, cũng có thể xác định 
được cơ cấu đầu tư hợp lý có tính khả thi cho 
các hộ chăn nuôi cá tại các địa phương khác 
có các điều kiện sản xuất tương tự. 
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